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Chương 5: ứng dụng và thiết kế  hệ thống truyền 
động thủy lực 

5.1. ứng dụng truyền động thủy lực 

5.1.1. Mục đích 
Trong hệ thống truyền động bằng thủy lực, phần lớn do các nhà chế tạo, sản xuất ra 

và có những yêu cầu về các thông số kỹ thuật được xác định và tiêu chuẩn hóa. 
Mục đích của chương này là giới thiệu cho sinh viên các sơ đồ lắp của hệ thống thủy 

lực trong các máy. 

5.1.2. Các sơ đồ thủy lực  
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5.1.2.1. Máy dập thủy lực điều khiển bằng tay m 
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Hình 5.1. Máy dập điều khiển bằng tay 

0.1 Bơm; 0.2 Van tràn; 0.3 áp kế;  
1.1 Van một chiều; 
1.2 Van đảo chiều 3/2, điều khiển bằng tay gạt; 
1.0 Xilanh. 

Khi có tín hiệu tác động bằng tay, xilanh A mang đầu dập đi xuống. Khi thả tay ra, 
xilanh lùi về. 

 
 
 
 
 
 



 

5.1.2.2. Cơ cấu rót tự động cho quy trình công nghệ đúc 
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Hình 5.2. Sơ đồ mạch thủy lực cơ cấu rót phôi tự động 

0.1 Bơm; 0.2 Van tràn; 0.3 áp kế;  
1.3 Van một chiều; 
1.1 Van đảo chiều 4/2, điều khiển bằng tay gạt; 
1.0 Xilanh; 1.2 Van cản. 

Để chuyển động của xilanh, gàu xúc đi xuống được êm, ta lắp thêm một van cản 
1.2 vào đường xả dầu về. 

5.1.2.3. Cơ cấu nâng hạ chi tiết sơn trong lò sấy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5.3. Cơ cấu nâng hạ chi tiết sơn trong lò sấy 
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Hình 5.4. Sơ đồ mạch thủy lực nâng hạ chi tiết được sơn trong lò sấy 

0.1 Bơm; 0.2 Van tràn; 0.3 áp kế;  
1.1 Van đảo chiều 4/3, điều khiển bằng tay gạt; 
1.2 Van một chiều điều khiển được hướng chặn; 
1.0 Xilanh.  

Để cho chuyển động của xilanh đi xuống được êm và có thể dừng lại vị trí bất kỳ, 
ta lắp thêm van một chiều điều khiển được hướng chặn 1.2 vào đường nén của xilanh. 

5.1.2.4. Cơ cấu kẹp chặt chi tiết gia công 
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Hình 5.5. Cơ cấu kẹp chặt chi tiết gia công 
1. Xilanh; 2. Chi tiết; 3. Hàm kẹp. 

Khi tác động bằng tay, pittông mang hàm kẹp di động đi ra, kẹp chặt chi tiết. Khi 
gia công xong, gạt bằng tay cần điều khiển van đảo chiều, pittông lùi về, hàm kẹp mở 
ra.  

Để cho xilanh chuyển động đi tới kẹp chi tiết với vận tốc chậm, không va đập với 
chi tiết, ta sử dụng van tiết lưu một chiều.  

Trên sơ đồ, van tiết lưu một chiều đặt ở trên đường ra và van tiết lưu đặt ở đường 
vào (hãy so sánh hai cách này). 
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Hình 5.6. Sơ đồ mạch thủy lực cơ cấu kẹp chặt chi tiết gia công 

0.1 Bơm; 0.2 Van tràn; 0.3 áp kế;  
1.1. Van đảo chiều 4/2, điều khiển bằng tay gạt; 
1.2 Van tiết lưu một chiều; 1.0 Xilanh.  

 
A

B

5.1.2.5. Máy khoan bàn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5.7. Máy khoan bàn 
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Hệ thống thủy lực điều khiển hai xilanh. Xilanh A mang đầu khoan đi xuống với 
vận tốc đều được điều chỉnh trong quá trình khoan, xilanh B làm nhiệm vụ kẹp chặt chi 
tiết trong quá trình khoan. 

Khi khoan xong, xilanh A mang đầu khoan lùi về, sau đó xilanh B lùi về mở hàm 
kẹp, chi tiết được tháo ra. 
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Hình 5.8. Sơ đồ mạch thủy lực cơ cấu kẹp chặt chi tiết gia công 
0.1 Bơm; 0.2 Van tràn; 
1.1. Van đảo chiều 4/2, điều khiển bằng tay gạt; 
1.2. Van giảm áp; 1.0 Xilanh A;  
1.3. Van một chiều; 
2.1. Van đảo chiều 4/3, điều khiển bằng tay gạt;  
2.2. Bộ ổn tốc; 2.3. Van một chiều;  
2.4. Van cản; 2.5. Van một chiều; 
2.6. Van tiết lưu; 2.0. Xilanh B.  

Để cho vận tốc trong quá trình không đổi, mặc dù trọng thay có thể tải đổi, ta dùng 
bộ ổn tốc 2.2. 

áp suất cần để kẹp chi tiết nhỏ, ta sử dụng van giảm áp 1.2. 
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5.2. Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực 

5.2.1. Mục đích 
Tất cả các bộ phận trong hệ thống thủy lực đều có những yêu cầu kỹ thuật nhất 

định. Những yêu cầu đó chỉ có thể được thỏa mãn, nếu như các thông số cơ bản của 
các bộ phận ấy được lựa chọn thích hợp. 

Các cơ cấu chấp hành, cơ cấu biến đổi năng lượng, cơ cấu điều khiển và điều 
chỉnh, cũng như các phần lớn các thiết bị phụ khác trong hệ thống thủy lực đều được 
tiêu chuẩn hóa. 

Do đó, việc thiết kế hệ thống thủy lực thông thường là việc tính toán lựa chọn thích 
hợp các cơ cấu trên. 

5.2.2. Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực 
Trình tự: có những số liệu ban đầu và các yêu cầu sau 

+/ Chuyển động thẳng: tải trọng F, vận tốc (v, v’), hành trình x,...; 

+/ Chuyển động quay: momen xoắn MX, vận tốc (n, Ω); 
+/ Thiết kế sơ đồ thiết bị; 
+/ Tính toán p, Q của cơ cấu chấp hành dựa vào tải trọng và vận tốc; 
+/ Tính toán l−u lượng và áp suất của bơm; 
+/ Chọn các phần tử thủy lực (pb, Qb); 
+/ Xác định công suất động cơ điện. 

5.2.2.1. Tính toán thiết kế hệ thủy lực chuyển động tịnh tiến 
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Hình 5.9. Sơ đồ mạch thủy lực chuyển động tịnh tiến  

Từ sơ đồ thủy lực ta có: 
+/ Lực quán tính: Fa = m.a                 (5.1) 

(Fa = a.
g

WL  theo hệ Anh) 
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